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Tiêu chuẩn thí nghiệm   

Thí nghiệm cắt cánh hiện trường cho đất  

AASHTO T 223-96 (2004) 

 

LỜI NÓI ĐẦU 

 Việc dịch ấn phẩm này sang tiếng Việt đã được Hiệp hội Quốc gia về đường bộ và vận tải 

Hoa kỳ (AASHTO) cấp phép cho Bộ GTVT Việt Nam. Bản dịch này chưa được AASHTO 

kiểm tra về mức độ chính xác, phù hợp hoặc chấp thuận thông qua. Người sử dụng bản 

dịch này hiểu và đồng ý rằng AASHTO sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ chuẩn mức 

hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc thù phát sinh và pháp lý kèm theo, kể cả 

trong hợp đồng, trách nhiệm pháp lý, hoặc sai sót dân sự (kể cả sự bất cẩn hoặc các lỗi 

khác) liên quan tới việc sử dụng bản dịch này theo bất cứ cách nào, dù đã được khuyến 

cáo về khả năng phát sinh thiệt hại hay không. 

 Khi sử dụng ấn phẩm dịch này nếu có bất kỳ nghi vấn hoặc chưa rõ ràng nào thì cần đối 

chiếu kiểm tra lại so với bản tiêu chuẩn AASHTO gốc tương ứng bằng tiếng Anh. 
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Thí nghiệm cắt cánh hiện trường cho đất  

AASHTO T 223-96 (2004) 

1 PHẠM VI ÁP DỤNG 

1.1 Tiêu chuẩn này dùng cho thí nghiệm cắt cánh hiện trường đối với đất dính, yếu và bão 

hoà. Hiểu rõ đặc tính của đất để thực hiện thí nghiệm cắt cánh hiện trường là cần 

thiết, nhằm đánh giá sự phù hợp của thí nghiệm và phân tích kết quả thí nghiệm. 

1.2 Các giá trị dùng hệ đơn vị SI được xem là tiêu chuẩn.    

2 TÓM TẮT PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 

2.1 Về cơ bản, thí nghiệm cắt cánh được tiến hành bằng cách ấn bộ phận cắt gồm bốn 

cánh vào trong đất không xáo động và quay cánh cắt từ trên mặt đất, xác định mô 

men xoắn cần thiết để mặt trụ đất bị cắt do thiết bị; mô men này sau đó được chuyển 

thành sức kháng cắt đơn vị của mặt trụ đất. Điều cơ bản quan trọng là ma sát của cần 

cánh và của thiết bị cần phải xét đến; nếu không, ma sát này sẽ bị tính thêm vào sức 

kháng cắt của đất. Có thể đo ma sát dưới điều kiện không tải (dùng cần không hoặc 

có cánh cắt cho quay tự do vài lần trước khi có tải) chỉ với điều kiện mô men xoắn 

được tạo ra từ một mô men cân bằng và không gây ra sự đẩy lệch cánh thiết bị sang 

một hướng. Khi các mô men xoắn trở nên lớn hơn nhiều trong khi thí nghiệm, sự đẩy 

sang một hướng của thiết bị làm tăng mô men ma sát, ma sát tăng lên này không đo 

được từ số đọc không tải ban đầu. Kiến nghị không dùng thiết bị có hiện tượng bị đẩy 

lệch sang một hướng. Cần nối cánh cắt phải đủ cứng và không bị xoắn dưới điều kiện 

tải cực đại; nếu không cần phải hiệu chỉnh khi vẽ các đường quan hệ mô men xoắn – 

góc quay. 

3 DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ 

3.1 Bộ phận cắt bao gồm bốn cánh như trong Hình 1. Các kích thước cánh được quy định 

trong Bảng 1 chỉ được áp dụng với sự cho phép của kỹ sư chịu trách nhiệm về khoan. 

Đầu cuối của cánh có thể bị vát (xem Hình 1). Mép xuyên của cánh được làm sắc và 

góc ở mép là 90o. 

3.2 Bộ phận cắt được nối lên mặt đất bằng các cần cắt bằng thép. Các cần này phải có 

đường kính đủ lớn để đảm bảo nó không vượt qua giới hạn đàn hồi khi cần bị xoắn 

dưới tải lớn nhất của thiết bị. Các cần được khớp nối vào nhau và khớp trong phải 

vừa khít với khớp ngoài để tránh sự khớp nối bị xiết chặt do xoắn trong khi thí nghiệm. 

Nếu có sử dụng măng xông, các cần cắt được trang bị các tấm đệm bôi dầu và cần 

khoan ra khỏi măng xông tại tấm đệm. Các tấm đệm cần phải có các gioăng kín để 

tránh đất xâm nhập. Các cần cắt phải được dẫn hướng để tránh ma sát giữa cần và 

thành lỗ khoan. 
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Hình 1 – Hình dạng cánh cắt 

Bảng 1 - Các kích thước kiến nghị cho thiết bị cắt cánh
a

Yêu cầu

tối thiểu mm inch mm inch mm inch mm inch

A 38.1 1.5 76.2 3 1.59 0.0625 12.7 0.5

Loại B 50.8 2 102 4 1.59 0.0625 12.7 0.5

Acker N 63.5 2.5 127 5 3.18 0.125 12.7 0.5

H 92.1 3.625 184 7.25 3.18 0.125 12.7 0.5

Loại H 55 2.17 110 4.33 2 0.078 11 0.43

Sgi
b

H 65 2.56 130 5.12 2 0.078 11 0.43

B 50 1.97 110 4.33 2
d

0.078 20 0.79

Loại N 65 2.56 130 5.12 2 0.078 20 0.79

Nilcon
c

H 80 3.15 172 6.77 2 0.078 20 0.79

Đường kính Chiều cao Chiều dày  cánh cắt Đường kính cần

 

a Sự lựa chọn kính cỡ cắt cánh liên quan trực tiếp đến trạng thái đất thí nghiệm, đất càng yếu đường 
kính cánh càng lớn. 

b Đây là loại máy xách tay, tích hợp toàn bộ, có khả năng tự tạo lỗ. Khi đất lớp trên quá cứng, cần 
dùng thành ống cho loại 77-OD mm có măng xông. 

c Đây là loại máy xách tay, tích hợp toàn bộ, có khả năng ấn trực tiếp vào đất. Cánh cắt theo sau bằng 
mối nối trượt trong quá trình xuyên, nó cho phép đo chỉnh ma sát cần trước mỗi thí nghiệm. Khi lớp 
phủ quá cứng, cần phải dùng ống lỗ. 

d Đây là bề dày trung bình. Cánh cắt được vát 2.5 mm (0.098in) tại thành ở mép đến 1.5 mm (0.059 in) 

Cánh thẳng Cánh vát 
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3.3 Mô men xoắn được tác dụng vào cần, sau đó truyền đến cánh cắt. Độ chính xác số 

đọc mô men xoắn nên sao cho không tạo ra sự khác nhau vượt quá 1.2 kPa (25 

lb/ft2) cho sức kháng cắt. 

3.4 Nên tác dụng mô men xoắn cho cánh cắt bằng động cơ có số. Trường hợp không có, 

có thể tác dụng mô men xoắn bằng tay bằng cách dùng tay quay hay thiết bị tương tự. 

Thời gian của thí nghiệm cần phải khống chế theo quy định trong Phần 4.3. 

Chú thích 1 – Nếu các đường cong quan hệ mô men xoắn và góc quay được xác định 
thì cần thiết phải đo chỉnh cần xoắn (trước khi sử dụng tại hiện trường). Độ xoắn của 
cần (nếu có) phải được xác định theo độ trên mét (bộ) trên mô men xoắn đơn vị. Hiệu 
chỉnh này càng trở nên quan trọng khi chiều sâu của thí nghiệm tăng lên và căn chỉnh 
phải thực hiện ít nhất tại độ sâu tối đa ước tính của thí nghiệm.  

4 TRÌNH TỰ 

4.1 Trong trường hợp có sử dụng măng xông, măng xông được đưa xuống độ sâu ít nhất 

năm lần đường kính măng xông trên độ sâu mũi cánh cắt. Khi không dùng măng xông, 

dừng lỗ khoan tại độ sâu mà mũi cánh cắt có thể xuyên vào đất không xáo động là ở 

độ sâu ít nhất bằng năm lần đường kính lỗ khoan. 

4.2 Đưa cánh cắt từ đáy lỗ khoan hoặc từ măng xông bằng một lần ấn duy nhất đến độ 

sâu tại đó thí nghiệm cắt được thực hiện. Cần chú ý để đảm bảo không có mô men 

xoắn tác dụng vào cần trong khi ấn.  

4.3 Khi cánh cắt đã vào vị trí, tác dụng mô men xoắn với tốc độ không nên vượt quá 0.1 

độ trong một giây. Như vậy, thời gian đạt đến sự phá hoại từ hai đến năm phút, ngoại 

trừ đất rất yếu khi đó thời gian phá hoại có thể lên đến 10 – 15 phút. Trong đất dính 

cứng hơn, đất bị phá hoại ở biến dạng nhỏ hơn, nên giảm tốc độ góc quay để có thể 

xác định được hợp lý đặc tính ứng suất – biến dạng của đất. Trong quá trình quay 

cánh cắt, cần giữ nó ở cao độ cố định. Ghi lại mô men quay lớn nhất. Với thiết bị thí 

nghiệm cắt bằng động cơ có số, nên ghi lại các giá trị trung gian của mô men xoắn 

cách nhau 15 giây hoặc ở tần suất cao hơn nếu yêu cầu. 

4.4 Sau khi xác định mô men xoắn cực đại, quay cánh cắt nhanh với ít nhất 10 vòng quay; 

việc xác định sức kháng cắt của đất xáo động nên tiến hành trực tiếp ngay sau khi 

thực hiện xong các vòng quay nhanh và trong tất cả các trường hợp phải thực hiện 

trong vòng 60 giây sau quá trình xáo động đất. 

4.5 Trong trường hợp khi đất tiếp xúc với cần quay, việc xác định ma sát giữa đất và cần 

cắt bằng thí nghiệm quay được thực hiện với cần ở độ sâu tương tự nhưng không gắn 

cánh cắt. Tiến hành thí nghiệm ma sát cần ít nhất một lần cho một địa điểm; thí 

nghiệm được thực hiện ở nhiều độ sâu khác nhau. 

4.6 Với thiết bị có cần quay hoàn toàn không tiếp xúc với đất, thực hiện thí nghiệm ma sát 

với cần khoan không cánh (Chú thích 2) ít nhất một lần cho một địa điểm để xác định 

ma sát của các tấm đệm. Với các thiết bị khoan hoạt động bình thường, ma sát này là 

rất nhỏ. 
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4.7 Chỉ thực hiện thí nghiệm cắt cánh đất không xáo động và xáo động cho đất dính. 

Không thí nghiệm cắt cánh trong bất kỳ loại đất nào cho phép thoát nước hay nở ra 

trong quá trình thí nghiệm, như đất cát, đất bụi, hoặc trong các đất có gặp sỏi, vỏ sò 

mà chúng có thể ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm. 

Chú thích 2 – Trong một số trường hợp không nhất thiết phải tháo cánh cắt khi xác 
định ma sát cần khoan. Miễn là cánh cắt không tiếp xúc với đất, đó là khi cánh cắt 
được rút vào ống, do vậy ma sát đo được không bị ảnh hưởng bởi cánh cắt. 

5 TÍNH TOÁN 

5.1 Tính toán sức kháng cắt của đất như sau: 

Mô men quay cần thiết để cắt đất xác định như sau: 

T = s x K  (1) 

trong đó: 

T = mô men xoắn, kN.m (hay pao.phút), 

s = sức kháng cắt đơn vị của đất sét kPa (hoặc pao/phút2) 

K = hằng số phụ thuộc vào kích thước và hình dạng của cánh cắt m3 (phút3) 

5.2 Giả thiết có sự phân bố đều sức kháng cắt tại hai đầu cuối của trụ đất bị cắt và xung 

quanh chu vi trụ đất, giá trị hệ số K tính như sau: 

 
2

9
1

10 2 3

D H D
K x x

H

  
  

 
  (2) 

 Theo đơn vị US 

 
2

1
1728 2 3

D H D
K x x

H

  
  

 
  (3) 

 trong đó: 

 D = đường kính đo được của cánh cắt, mm (in); và 

 H = chiều cao đo được của cánh cắt, mm (in). 

 Điều quan trọng là các kích thước này cần được kiểm tra theo chu kỳ để đảm bảo 

cánh cắt không bị méo hay mòn đi. 

5.3  Nếu tỷ số chiều dài và chiều rộng của cánh cắt là 2:1, giá trị của K có thể đơn giản 

hoá chỉ còn lại thông số theo đường kính do vậy công thức trở thành: 

 3

9

3.66

10
K xD   (4) 
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 Theo đơn vị US 

 3

3

2.12

10
K xD   (5) 

 Do cần xác định giá trị s, phương trình nên viết theo dạng sau: 

 s = T/K  (6) 

 trong đó: 

 T = mô men xoắn đo được, do vậy s có thể được xác định. 

5.4 Trường hợp cánh cắt bị vát như Hình 1, công thức sau có thể dùng để xác định hằng 

số của cánh cắt: 

 Theo đơn vị quốc tế: 

  3 3 3

9

1
0.37 2

10
K D D d   

    (7) 

 Theo đơn vị US 

  3 3 31
0.37 2

1728
K D D d   

 
  (8) 

 trong đó: 

 d = đường kính cần, mm (in). 

6 BÁO CÁO 

6.1 Với mỗi thí nghiệm cắt cánh, ghi lại các quan sát sau: 

6.1.1 Ngày thí nghiệm; 

6.1.2 Số lỗ khoan; 

6.1.3 Kích cỡ và hình dạng của cánh cắt (vát hay chữ nhật); 

6.1.4 Độ sâu mũi cánh cắt; 

6.1.5 Độ sâu mũi cánh cắt dưới măng xông hay dưới đáy lỗ khoan; 

6.1.6 Mô men xoắn lớn nhất, và các số đọc trung gian nếu yêu cầu cho thí nghiệm không 

xáo động; 

6.1.7 Thời gian thí nghiệm đạt đến phá hoại; 

6.1.8 Tốc độ xáo động; 

6.1.9 Mô men xoắn lớn nhất cho thí nghiệm xáo động; và 
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6.1.10 Ghi chép tất cả các bất thường so với thí nghiệm tiêu chuẩn. 

6.2 Thêm vào, ghi lại tất cả các quan sát sau cho công tác khoan: 

6.2.1 Số hiệu lỗ; 

6.2.2 Vị trí; 

6.2.3 Vị trí các tình trạng của đất; 

6.2.4 Cao độ tham chiếu; 

6.2.5 Phương pháp tạo lỗ; 

6.2.6 Mô tả cánh cắt là có măng xông hay không; 

6.2.7 Mô tả phương pháp tác dụng và đo mô men xoắn; 

6.2.8 Chú thích sức kháng khi tạo lỗ; 

6.2.9 Tên người khoan; và 

6.2.10 Tên của ký sư giám sát. 

Tiêu chuẩn Phương pháp thí nghiệm tiêu chuẩn 

Thí nghiệm cắt cánh hiện trường cho đất dính 

AASHTO T 223-96 (2004)    

1. PHạm vi 

1.1. Tiêu chuẩn này dùng cho thí nghiệm cắt cánh hiện trường đối với đất dính, yếu và 
bão hoà. Hiểu rõ đặc tính của đất để thực hiện thí nghiệm cắt cánh hiện trường 
là cần thiết, nhằm đánh giá sự phù hợp của thí nghiệm và phân tích kết quả thí 
nghiệm. 

1.2 Các giá trị dùng hệ đơn vị SI được xem là tiêu chuẩn.    

2. Tóm tắt phương pháp 

2.1. Về cơ bản, thí nghiệm cắt cánh được tiến hành bằng cách ấn bộ phận cắt gồm bốn 
cánh vào trong đất không xáo động và quay cánh cắt từ trên mặt đất, xác định mô 
men xoắn cần thiết để mặt trụ đất bị cắt do thiết bị; mô men này sau đó được 
chuyển thành sức kháng cắt đơn vị của mặt trụ đất. Điều cơ bản quan trọng là ma 
sát của cần cánh và của thiết bị cần phải xét đến; nếu không, ma sát này sẽ bị 
tính thêm vào sức kháng cắt của đất. Có thể đo ma sát dưới điều kiện không tải 
(dùng cần không hoặc có cánh cắt cho quay tự do vài lần trước khi có tải) chỉ với 
điều kiện mô men xoắn được tạo ra từ một mô men cân bằng và không gây ra sự 
đẩy lệch cánh thiết bị sang một hướng. Khi các mô men xoắn trở nên lớn hơn nhiều 
trong khi thí nghiệm, sự đẩy sang một hướng của thiết bị làm tăng mô men ma sát, 
ma sát tăng lên này không đo được từ số đọc không tải ban đầu. Kiến nghị không 
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dùng thiết bị có hiện tượng bị đẩy lệch sang một hướng. Cần nối cánh cắt phải đủ 
cứng và không bị xoắn dưới điều kiện tải cực đại; nếu không cần phải hiệu chỉnh 
khi vẽ các đường quan hệ mô men xoắn – góc quay. 

3. Thiết bị thí nghiệm 

3.1. Bộ phận cắt bao gồm bốn cánh như trong Hình 1. Các kínch thước cánh được quy 
định trong Bảng 1 chỉ được áp dụng với sự cho phép của kỹ sư chịu trách nhiệm về 
khoan. Đầu cuối của cánh có thể bị vát (xem Hình 1). Mép xuyên của cánh được làm 
sắc và góc ở mép là 90o. 

3.2. Bộ phận cắt được nối lên mặt đất bằng các cần cắt bằng thép. Các cần này phải có 
đường kính đủ lớn để đảm bảo nó không vượt qua giới hạn đàn hồi khi cần bị xoắn 
dưới tải lớn nhất của thiết bị. Các cần được khớp nối vào nhau và khớp trong phải vừa 
khít với khớp ngoài để tránh sự khớp nối bị xiết chặt do xoắn trong khi thí nghiệm. 
Nếu có sử dụng măng xông, các cần cắt được trang bị các tấm đệm bôi dầu và cần 
khoan ra khỏi măng xông tại tấm đệm. Các tấm đệm cần phải có các gioăng kín để 
tránh đất xâm nhập. Các cần cắt phải được dẫn hướng để tránh ma sát giữa cần và 
thành lỗ khoan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1 – Hình dạng cánh cắt  

 

 Cánh thẳng Cánh vát 
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a Sự lựa chọn kính cỡ cắt cánh liên quan trực tiếp đến trạng thái đất thí nghiệm, đất càng yếu đường kính cánh càng lớn. 

b Đây là loại máy xách tay, tích hợp toàn bộ, có khả năng tự tạo lỗ. Khi đất lớp trên quá cứng, cần dùng thành ống cho loại 77-OD mm 
có măng xông. 

c Đây là loại máy xách tay, tích hợp toàn bộ, có khả năng ấn trực tiếp vào đất. Cánh cắt theo sau bằng mối nối trượt trong quá trình 
xuyên, nó cho phép đo chỉnh ma sát cần trước mỗi thí nghiệm. Khi lớp phủ quá cứng, cần phải dùng ống lỗ. 

d Đây là bề dày trung bình. Cánh cắt được vát 2.5 mm (0.098in.) tại thành ở mép đến 1.5 mm (0.059 in.). 

3.3. Mô men xoắn được tác dụng vào cần, sau đó truyền đến cánh cắt. Độ chính xác số 

đọc mô men xoắn nên sao cho không tạo ra sự khác nhau vượt quá 1.2 kPa (25 lb/ft2) 
cho sức kháng cắt. 

3.4. Nên tác dụng mô men xoắn cho cánh cắt bằng động cơ có số. Trường hợp không có, 
có thể tác dụng mô men xoắn bằng tay bằng cách dùng tay quay hay thiết bị tương 
tự. Thời gian của thí nghiệm cần phải khống chế theo quy định trong Phần 4.3. 

 Chú thích 1 – Nếu các đường cong quan hệ mô men xoắn và góc quay được xác 
định thì cần thiết phải đo chỉnh cần xoắn (trước khi sử dụng tại hiện trường). Độ 
xoắn của cần (nếu có) phải được xác định theo độ trên mét (bộ) trên mô men xoắn 
đơn vị. Hiệu chỉnh này càng trở nên quan trọng khi chiều sâu của thí nghiệm tăng 
lên và căn chỉnh phải thực hiện ít nhất tại độ sâu tối đa ước tính của thí nghiệm.     

4. tiến hành thí nghiệm 

4.1. Trong trường hợp có sử dụng măng xông, măng xông được đưa xuống độ sâu ít nhất 
năm lần đường kính măng xông trên độ sâu mũi cánh cắt. Khi không dùng măng 
xông, dừng lỗ khoan tại độ sâu mà mũi cánh cắt có thể xuyên vào đất không xáo 
động là ở độ sâu ít nhất bằng năm lần đường kính lỗ khoan. 

4.2. Đưa cánh cắt từ đáy lỗ khoan hoặc từ măng xông bằng một lần ấn duy nhất đến 
độ sâu tại đó thí nghiệm cắt được thực hiện. Cần chú ý để đảm bảo không có mô 
men xoắn tác dụng vào cần trong khi ấn.  

4.3. Khi cánh cắt đã vào vị trí, tác dụng mô men xoắn với tốc độ không nên vượt  quá 
0.1 độ trong một giây. Như vậy, thời gian đạt đến sự phá hoại từ hai đến năm phút, 
ngoại trừ đất rất yếu khi đó thời gian phá hoại có thể lên đến  10 – 15 phút. Trong 
đất dính cứng hơn, đất bị phá hoại ở biến dạng nhỏ hơn, nên giảm tốc độ góc quay 
để có thể xác định được hợp lý đặc tính ứng suất – biến dạng của đất. Trong quá 
trình quay cánh cắt, cần giữ nó ở cao độ cố định. Ghi lại mô men quay lớn nhất. Với 

Bảng 1 - Các kích thước kiến nghị cho thiết bị cắt cánh
a

Yêu cầu

tối thiểu mm inch mm inch mm inch mm inch

A 38.1 1.5 76.2 3 1.59 0.0625 12.7 0.5

Loại B 50.8 2 102 4 1.59 0.0625 12.7 0.5

Acker N 63.5 2.5 127 5 3.18 0.125 12.7 0.5

H 92.1 3.625 184 7.25 3.18 0.125 12.7 0.5

Loại H 55 2.17 110 4.33 2 0.078 11 0.43

Sgi
b

H 65 2.56 130 5.12 2 0.078 11 0.43

B 50 1.97 110 4.33 2
d

0.078 20 0.79

Loại N 65 2.56 130 5.12 2 0.078 20 0.79

Nilcon
c

H 80 3.15 172 6.77 2 0.078 20 0.79

Đường kính Chiều cao Chiều dày  cánh cắt Đường kính cần
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thiết bị thí nghiệm cắt bằng động cơ có số, nên ghi lại các giá trị trung gian của mô 
men xoắn cách nhau 15 giây hoặc ở tần suất cao hơn nếu yêu cầu. 

4.4. Sau khi xác định mô men xoắn cực đại, quay cánh cắt nhanh với ít nhất 10 vòng 
quay; việc xác định sức kháng cắt của đất xáo động nên tiến hành trực tiếp ngay 
sau khi thực hiện xong các vòng quay nhanh và trong tất cả các trường hợp phải thực 
hiện trong vòng 60 giây sau quá trình xáo động đất. 

4.5. Trong trường hợp khi đất tiếp xúc với cần quay, việc xác định ma sát giữa đất và cần 
cắt bằng thí nghiệm quay được thực hiện với cần ở độ sâu tương tự nhưng không 
gắn cánh cắt. Tiến hành thí nghiệm ma sát cần ít nhất một lần cho một địa 
điểm; thí nghiệm được thực hiện ở nhiều độ sâu khác nhau. 

4.6 Với thiết bị có cần quay hoàn toàn không tiếp xúc với đất, thực hiện thí nghiệm ma 
sát với cần khoan không cánh (Chú thích 2) ít nhất một lần cho một địa điểm để 
xác định ma sát của các tấm đệm. Với các thiết bị khoan hoạt động bình thường, ma 
sát này là rất nhỏ. 

4.7 Chỉ thực hiện thí nghiệm cắt cánh đất không xáo động và xáo động cho đất dính. 
Không thí nghiệm cắt cánh trong bất kỳ loại đất nào cho phép thoát nước hay nở ra 
trong quá trình thí nghiệm, như đất cát, đất bụi, hoặc trong các đất có gặp sỏi, vỏ 
sò mà chúng có thể ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm. 

 Chú thích 2 – Trong một số trường hợp không nhất thiết phải tháo cánh cắt khi xác 
định ma sát cần khoan. Miễn là cánh cắt không tiếp xúc với đất, đó là khi cánh cắt 
được rút vào ống, do vậy ma sát đo được không bị ảnh hưởng bởi cánh cắt. 

5.  tính toán 

5.1 Tính toán sức kháng cắt của đất như sau: 

 Mô men quay cần thiết để cắt đất xác định như sau: 

 T = s x K  (1) 

 trong đó: 

 T = mô men xoắn, kN.m (hay pao.phút), 

 s = sức kháng cắt đơn vị của đất sét kPa (hoặc pao/phút2) 

 K = hằng số phụ thuộc vào kích thước và hình dạng của cánh cắt m3 (phút3) 

5.2. Giả thiết có sự phân bố đều sức kháng cắt tại hai đầu cuối của trụ đất bị cắt và 
xung quanh chu vi trụ đất, giá trị hệ số K tính như sau: 

 
2

9
1

10 2 3

D H D
K x x

H

  
  

 
  (2) 

 Theo đơn vị US 

 
2

1
1728 2 3

D H D
K x x

H

  
  

 
  (3) 
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 trong đó: 

 D = đường kính đo được của cánh cắt, mm (inch); và 

 H = chiều cao đo được của cánh cắt, mm (inch). 

 Điều quan trọng là các kích thước này cần được kiểm tra theo chu kỳ để đảm bảo 
cánh cắt không bị méo hay mòn đi. 

5.3. Nếu tỷ số chiều dài và chiều rộng của cánh cắt là 2:1, giá trị của K có thể đơn giản 
hoá chỉ còn lại thông số theo đường kính do vậy công thức trở thành: 

 3

9

3.66

10
K xD   (4) 

 Theo đơn vị US 

 3

3

2.12

10
K xD   (5) 

 Do cần xác định giá trị s, phương trình nên viết theo dạng sau: 

 s = T/K  (6) 

 trong đó: 

 T = mô men xoắn đo được, do vậy s có thể được xác định. 

5.5. Trường hợp cánh cắt bị vát như Hình 1, công thức sau có thể dùng để xác định hằng 
số của cánh cắt: 

 Theo đơn vị quốc tế: 

  3 3 3

9

1
0.37 2

10
K D D d   

 
  (7) 

 Theo đơn vị US 

  3 3 31
0.37 2

1728
K D D d   

 
  (8) 

 trong đó: 

 d = đường kính cần, mm (inch). 

6. báo cáo 

6.1. Với mỗi thí nghiệm cắt cánh, ghi lại các quan sát sau: 

6.1.1. Ngày thí nghiệm; 

6.1.2. Số lỗ khoan; 

6.1.3. Kích cỡ và hình dạng của cánh cắt (vát hay chữ nhật); 
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6.1.4. Độ sâu mũi cánh cắt; 

6.1.5. Độ sâu mũi cánh cắt dưới măng xông hay dưới đáy lỗ khoan; 

6.1.6. Mô men xoắn lớn nhất, và các số đọc trung gian nếu yêu cầu cho thí nghiệm không 
xáo động; 

6.1.7. Thời gian thí nghiệm đạt đến phá hoại; 

6.1.8. Tốc độ xáo động; 

6.1.9. Mô men xoắn lớn nhất cho thí nghiệm xáo động; và 

6.1.10. Ghi chép tất cả các bất thường so với thí nghiệm tiêu chuẩn. 

6.2. Thêm vào, ghi lại tất cả các quan sát sau cho công tác khoan: 

6.2.1. Số hiệu lỗ; 

6.2.2. Vị trí; 

6.2.3. Vị trí các tình trạng của đất; 

6.2.4. Cao độ tham chiếu; 

6.2.5. Phương pháp tạo lỗ; 

6.2.6. Mô tả cánh cắt là có măng xông hay không; 

6.2.7. Mô tả phương pháp tác dụng và đo mô men xoắn; 

6.2.8. Chú thích sức kháng khi tạo lỗ; 

6.2.9. Tên người khoan; và 

6.2.10. Tên của ký sư giám sát. 
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	3.1 Bộ phận cắt bao gồm bốn cánh như trong Hình 1. Các kích thước cánh được quy định trong Bảng 1 chỉ được áp dụng với sự cho phép của kỹ sư chịu trách nhiệm về khoan. Đầu cuối của cánh có thể bị vát (xem Hình 1). Mép xuyên của cánh được làm sắc và gó...
	3.2 Bộ phận cắt được nối lên mặt đất bằng các cần cắt bằng thép. Các cần này phải có đường kính đủ lớn để đảm bảo nó không vượt qua giới hạn đàn hồi khi cần bị xoắn dưới tải lớn nhất của thiết bị. Các cần được khớp nối vào nhau và khớp trong phải vừa ...
	3.3 Mô men xoắn được tác dụng vào cần, sau đó truyền đến cánh cắt. Độ chính xác số đọc mô men xoắn nên sao cho không tạo ra sự khác nhau vượt quá (1.2 kPa (25 lb/ft2) cho sức kháng cắt.
	3.4 Nên tác dụng mô men xoắn cho cánh cắt bằng động cơ có số. Trường hợp không có, có thể tác dụng mô men xoắn bằng tay bằng cách dùng tay quay hay thiết bị tương tự. Thời gian của thí nghiệm cần phải khống chế theo quy định trong Phần 4.3.

	4 TRÌNH TỰ
	4.1 Trong trường hợp có sử dụng măng xông, măng xông được đưa xuống độ sâu ít nhất năm lần đường kính măng xông trên độ sâu mũi cánh cắt. Khi không dùng măng xông, dừng lỗ khoan tại độ sâu mà mũi cánh cắt có thể xuyên vào đất không xáo động là ở độ sâ...
	4.2 Đưa cánh cắt từ đáy lỗ khoan hoặc từ măng xông bằng một lần ấn duy nhất đến độ sâu tại đó thí nghiệm cắt được thực hiện. Cần chú ý để đảm bảo không có mô men xoắn tác dụng vào cần trong khi ấn.
	4.3 Khi cánh cắt đã vào vị trí, tác dụng mô men xoắn với tốc độ không nên vượt quá 0.1 độ trong một giây. Như vậy, thời gian đạt đến sự phá hoại từ hai đến năm phút, ngoại trừ đất rất yếu khi đó thời gian phá hoại có thể lên đến 10 – 15 phút. Trong đấ...
	4.4 Sau khi xác định mô men xoắn cực đại, quay cánh cắt nhanh với ít nhất 10 vòng quay; việc xác định sức kháng cắt của đất xáo động nên tiến hành trực tiếp ngay sau khi thực hiện xong các vòng quay nhanh và trong tất cả các trường hợp phải thực hiện ...
	4.5 Trong trường hợp khi đất tiếp xúc với cần quay, việc xác định ma sát giữa đất và cần cắt bằng thí nghiệm quay được thực hiện với cần ở độ sâu tương tự nhưng không gắn cánh cắt. Tiến hành thí nghiệm ma sát cần ít nhất một lần cho một địa điểm; thí ...
	4.6 Với thiết bị có cần quay hoàn toàn không tiếp xúc với đất, thực hiện thí nghiệm ma sát với cần khoan không cánh (Chú thích 2) ít nhất một lần cho một địa điểm để xác định ma sát của các tấm đệm. Với các thiết bị khoan hoạt động bình thường, ma sát...
	4.7 Chỉ thực hiện thí nghiệm cắt cánh đất không xáo động và xáo động cho đất dính. Không thí nghiệm cắt cánh trong bất kỳ loại đất nào cho phép thoát nước hay nở ra trong quá trình thí nghiệm, như đất cát, đất bụi, hoặc trong các đất có gặp sỏi, vỏ sò...

	5 TÍNH TOÁN
	5.1 Tính toán sức kháng cắt của đất như sau:
	5.2 Giả thiết có sự phân bố đều sức kháng cắt tại hai đầu cuối của trụ đất bị cắt và xung quanh chu vi trụ đất, giá trị hệ số K tính như sau:
	5.3  Nếu tỷ số chiều dài và chiều rộng của cánh cắt là 2:1, giá trị của K có thể đơn giản hoá chỉ còn lại thông số theo đường kính do vậy công thức trở thành:
	5.4 Trường hợp cánh cắt bị vát như Hình 1, công thức sau có thể dùng để xác định hằng số của cánh cắt:

	6 BÁO CÁO
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	6.1.2 Số lỗ khoan;
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	6.1.5 Độ sâu mũi cánh cắt dưới măng xông hay dưới đáy lỗ khoan;
	6.1.6 Mô men xoắn lớn nhất, và các số đọc trung gian nếu yêu cầu cho thí nghiệm không xáo động;
	6.1.7 Thời gian thí nghiệm đạt đến phá hoại;
	6.1.8 Tốc độ xáo động;
	6.1.9 Mô men xoắn lớn nhất cho thí nghiệm xáo động; và
	6.1.10 Ghi chép tất cả các bất thường so với thí nghiệm tiêu chuẩn.

	6.2 Thêm vào, ghi lại tất cả các quan sát sau cho công tác khoan:
	6.2.1 Số hiệu lỗ;
	6.2.2 Vị trí;
	6.2.3 Vị trí các tình trạng của đất;
	6.2.4 Cao độ tham chiếu;
	6.2.5 Phương pháp tạo lỗ;
	6.2.6 Mô tả cánh cắt là có măng xông hay không;
	6.2.7 Mô tả phương pháp tác dụng và đo mô men xoắn;
	6.2.8 Chú thích sức kháng khi tạo lỗ;
	6.2.9 Tên người khoan; và
	6.2.10 Tên của ký sư giám sát.



